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đặt vấn đề
Cuộc cách mạng thông tin kỹ 

thuật số cùng với sự phát triển của 
Internet đã làm cho việc trao đổi 
thông tin liên lạc cũng như việc 
phân phối và sử dụng các sản phẩm 
truyền thông trở nên nhanh chóng 
và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chính 
điều đó lại làm cho “quyền sở hữu 
trí tuệ” IPR (Intellectual Property 
Right) bị đe dọa hơn bao giờ hết, 
bởi nguy cơ dữ liệu số bị sao chép, 
phát tán mà không mất đi chất lượng 
và không tốn tiền trả bản quyền cho 
tác giả của sản phẩm ngày càng 
tăng lên. Việc sao chép bất hợp 
pháp các sản phẩm trong các lĩnh 
vực âm nhạc, phim ảnh, sách báo, 
tranh ảnh, phần mềm… đã làm suy 
yếu những ngành công nghiệp này. 
Nhu cầu được bảo vệ bản quyền 
sở hữu trí tuệ các sản phẩm số đã 
trở thành một vấn đề quan trọng và 
đang nhận được nhiều sự quan tâm 
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Bài báo tiếp cận kỹ thuật thủy vân trong miền tần số, áp dụng phép biến đổi wavelet 
rời rạc đa phân giải nhằm tìm ra sự cân bằng tốt hơn giữa độ bền vững của thủy vân 
trước các phép tấn công ảnh, tính ẩn của thủy vân phù hợp với mô hình đa kênh của hệ 
thống thị giác ở người, cũng như dung lượng của thủy vân nhúng. Cụ thể, bài báo đề 
xuất thuật toán xây dựng hệ thống thủy vân ứng dụng trong việc đóng dấu chủ quyền 
sở hữu và kiểm tra, xác thực thông tin bản quyền ảnh màu RGB. Nghiên cứu này cũng 
nhằm áp dụng vào việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các tài nguyên số khác. Chương 
trình MATLAB được sử dụng để xây dựng hệ thống thủy vân.
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the application of WateRmaRKing 
technique in dWt domain foR RgB images 
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Summary

This article proposes an approach of Watermarking technique in 
the frequency domain by applying the multi-resolution Discrete 

Wavelet Transform in order to obtain more robustness in 
resistance to attacks, invisibility which is compatible with multi-
channel model in Human Visual System, as well as capacity of 
embedded Watermarking. Specifically, the article proposes an 

algorithm to build a Watermarking system for protecting, tamper 
proofing, and authenticating RGB image’s copyright. This study 

can be also applied into protecting Intellectual Property of other 
digital resources. MATLAB Program was used to perform the 

watermarking task.
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cũng như nghiên cứu của các chuyên gia trên thế 
giới. Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm hạn chế 
truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng một số kỹ thuật 
mã hóa. Tuy nhiên, kỹ thuật mã hóa không cung 
cấp phương thức bảo vệ sản phẩm một cách “toàn 
diện”. Đồng thời, quá trình mã hóa và giải mã cũng 
gây ra những trở ngại trong quá trình phân phối và 
xử lý dữ liệu. Thủy vân ra đời mang lại giải pháp tốt 
hơn cho vấn đề trên, với nhiều ứng dụng trong việc 
phát hiện xuyên tạc, bảo vệ bản quyền, kiểm soát 
truy cập dữ liệu đa phương tiện, đặc biệt là trong 
ảnh số [1, 3, 5]. Một trong số đó là kỹ thuật thủy vân 
trong miền wavelet rời rạc.

nội dung nghiên cứu
Tổng quan về thủy vân trên ảnh số
Thủy vân (Watermarking) trên ảnh số là kỹ thuật 

nhúng “dấu ấn số” (watermark - tin giấu) vào ảnh 
số, mà tin giấu này có thể được phát hiện và tách 
ra sau đó, nhằm chứng thực (đánh dấu, xác thực) 
nguồn gốc hay chủ sở hữu của sản phẩm số này [1, 
2, 5, 8] như minh họa ở hình 1. 

Ảnh gốc ban đầu trước khi đưa lên mạng cần 
được nhúng thủy vân cùng với khóa bảo mật để bảo 
vệ bản quyền [4]. Trong quá trình phát tán, ảnh có 
thể bị méo dạng do các tấn công vô ý hay có chủ 
ý xâm phạm quyền tác giả. Ảnh này sẽ được chủ 
sở hữu dùng khóa bảo mật trích ra thủy vân để đối 
chiếu và xác thực quyền sở hữu [5].

Tùy theo mục đích ứng dụng của thủy vân, những 
điều kiện cần khác nhau đòi hỏi các bài toán thiết 
kế khác nhau. Trong thực tế, đối với ảnh số, 3 yêu 
cầu về tính ẩn, tính bền vững và dung lượng của 
thủy vân có thể xem như một tam giác (minh họa ở 
hình 2), nghĩa là nếu cái này bị biến đổi thì hai cái 
kia cũng bị ảnh hưởng [1, 4, 5, 7, 8].

Hình 2: yêu cầu chung của hệ thống thủy vân cho ảnh số

Kỹ thuật thủy vân trong miền DWT đối với ảnh 
số 

Cơ sở phép biến đổi wavelet:
- Biến đổi wavelet rời rạc: với nhiều tín hiệu, nội 

dung tần số thấp là quan trọng nhất, nó xác định tín 
hiệu. Trong khi đó, nội dung tần số cao chỉ có tác 
dụng làm phong phú thêm thông tin của tín hiệu. 
Đối với tín hiệu ảnh, 2 thuật ngữ cần chú trọng là 
“xấp xỉ” (là thành phần tỷ lệ cao tương ứng thành 
phần tần số thấp của ảnh) và “chi tiết” (tương ứng 
thành phần tần số cao của ảnh, tỷ lệ thấp) là kết quả 
của phép biến đổi wavelet rời rạc DWT (Discrete 
Wavelet Transform) [3], như ở hình 3.

Hình 3: DWT của tín hiệu

- Quá trình phân tích và tổng hợp tín hiệu dùng 
biến đổi wavelet rời rạc đa phân giải: quá trình phân 
tích dùng DWT được lặp lại ở thành phần xấp xỉ, do 
đó một tín hiệu được phân tích thành nhiều thành 
phần phân giải khác nhau. Về lý thuyết, quá trình 
phân tích đa mức có thể lặp lại mãi mãi, nhưng 
trong thực tế, sự phân tích có thể chỉ thực hiện cho 
đến khi có được tha ønh phần chi tiết phù hợp với 
chất lượng của tín hiệu cần phân tích (tùy thuộc vào 
từng ứng dụng cụ thể).

Tín hiệu sau khi phân tích đươ ïc ứng dụng vào 
từng mục đích riêng, sau đó cần được tổng hợp lại 
để có được tín hiệu gốc ban đầu mà không bị mất 

Hình 1: mô hình tổng quát của thủy vân cho ảnh số
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thông tin. Quá trình này gọi là tổng hợp, hay còn 
gọi là phép biến đổi wavelet nghịch IDWT (Inverse 
Discrete Wavelet Transform) [8].

Hình 4: quá trình phân tích và tổng hợp tín hiệu dùng DWT 
đa mức

Kỹ thuật thủy vân trong miền wavelet rời rạc:

Ý tưởng cơ bản của kỹ thuật này là chuyển ảnh 
từ miền không gian sang miền tần số. Dùng DWT 
phân tích ảnh gốc thành bốn băng tần khác nhau: 
LL, LH, HL, HH. Băng con LL chứa các hệ số xấp 
xỉ, trong khi các băng con LH, HL và HH chứa các 
hệ số chi tiết. Để nhận được các hệ số xấp xỉ tốt 
hơn, băng con LL lại được phân tích tiếp (minh họa 
ở hình 5). Quá trình này được lặp lại cho đến khi có 
được kết quả mong muốn với từng ứng dụng (cần 
xem xét sự phù hợp với dung lượng của thủy vân 
nhúng) [3, 6, 7].

Hình 5: DWT cho ảnh ở mức 3

Tiếp theo, nhúng thông tin thủy vân vào một hoặc 
một số wavelet băng con với các hệ số tương quan 
khác nhau (cần cân nhắc sự hài hòa giữa tính trong 
suốt của ảnh sau khi nhúng và tính mạnh mẽ của 
phương pháp). Sau đó tổng hợp lại các băng con để 
thu được ảnh chứa thủy vân. Cuối cùng thử nghiệm 
ảnh đã chứa thủy vân qua các phép biến đổi ảnh 
thông thường rồi tìm lại thủy vân gốc. Phương pháp 

này được mô tả ở hình 6 [6].

Hình 6: mô hình thủy vân tổng quát dùng DWT

Thuật toán thủy vân trên ảnh màu RGB
Dựa trên mô hình thủy vân tổng quát dùng DWT, 

bài báo xây dựng một hệ thống thủy vân cho phép 
khai thác đặc tính đa phân giải của biến đổi wavelet 
rời rạc, để nhúng và trích thủy vân cho ảnh số, cụ 
thể là ảnh màu RGB bằng quá trình phân tích và 
khôi phục wavelet hai chiều. 

Thuật toán nhúng:

Ảnh gốc RGB → Lab L (ảnh gốc)
Phân tích
sóng con

2 chiều mức n
Chọn bằng con

Chọn N hệ
số lớn nhất

Sắp xếp hệ 
số giảm dầnLab → RGB

Thủy vân
hiện (chữ)

Ảnh đã
thủy vân

Phân
phối

a,b

Độ
mạnh
thủy 
vân

Trích 
thủy 
vân

ẩn (ảnh)

Sắp xếp
hệ số

và vị trí
băng con

L (ảnh đã thủy vân)

Tổng hợp sóng con
2 chiều mức n

Mật khẩu

Ảnh 
thủy vân L (nhúng ảnh) Ma trận → vectơRGB → Lab

Bộ tạo số giả
ngẫu nhiên

Vectơ chỉ số
hoán vị

Vectô N
hệ số hoán vị

Hình 7: sơ đồ quá trình nhúng thủy vân cho ảnh màu RGB

Trong phương pháp này, ảnh được sử dụng là 
ảnh màu RGB. RGB là hệ màu cộng, trong đó ánh 
sáng đỏ (red), xanh lá cây (green) và xanh lam 
(blue) tổ hợp với nhau theo nhiều phương thức khác 
nhau để tạo thành các màu khác nhau. Trước tiên, 
ảnh từ mô hình màu RGB sẽ được chuyển thành mô 
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hình màu Lab, gồm ba thành phần thang độ xám: 
một thành phần độ chói L (luminance), hai thành 
phần màu (chrominance) là a (từ xanh lá đến đỏ) 
và b (từ xanh dương đến vàng). Các thành phần 
a và b có ảnh hưởng rất ít tới sự cảm nhận hình 
ảnh của mắt, trong khi thành phần độ chói L lại có 
ảnh hưởng rất lớn. Do đó, ta chọn thành phần L để 
nhúng watermark (để thuận tiện, ta gọi thành phần 
độ chói L của ảnh cũng chính là ảnh), hai thành 
phần a, b sẽ được dùng để tổng hợp lại ảnh sau 
khi nhúng thủy vân, như trình bày cụ thể ở hình 7. 
Việc áp dụng các phép biến đổi trước khi thủy vân 
này nhằm làm giảm khối lượng xử lý của quá trình 
thủy vân.

Ảnh gốc được chuyển đổi sang miền tần số 
bằng phép biến đổi wavelet rời rạc đa phân giải ở 
mức độ n: 

2

*1 log (1)
2 *

ag ag

tv tv

m n
n

m n
 

=  
 

          (1)

với mag*nag: kích thước ảnh gốc; mtv*ntv : kích thước 
ảnh thủy vân.

Mức độ biến đổi sóng con n đảm bảo yêu cầu 
tổng hệ số của băng con lớn hơn hoặc bằng tổng hệ 
số của thủy vân. Giá trị của n được làm tròn ở phần 
nguyên bé hơn, và thông thường 3 ≤ n ≤ 5 nhằm phù 
hợp với yêu cầu về dung lượng của thủy vân. 

Ảnh thủy vân có kích thước tv tvN m * n= , hệ số 

này sẽ được hoán vị vị trí bằng bộ tạo số giả ngẫu 
nhiên được tạo ra từ khóa bí mật (mật khẩu người 
dùng đặt) [4]. Điều này làm tăng mức độ an toàn và 
đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống thủy vân.

Một tập N hệ số lớn nhất (có chiều dài bằng 
chiều dài thủy vân) trong băng tần thích hợp của 
ảnh gốc được chọn ra và nhúng thủy vân theo công 
thức (2) [2, 3]:

* (2)aðtv ag tvC C Cα= +
                

(2)

với: Cađtv: hệ số của ảnh đã nhúng thủy vân; Cag: hệ 
số sau biến đổi wavelet rời rạc của ảnh gốc; α: độ 
mạnh của thủy vân; Ctv: hệ số của thủy vân gốc.

Độ mạnh của thủy vân α thể hiện mức độ nhúng 
thủy vân sao cho nó khó bị phát hiện (không hiển 
thị trên nền ảnh) và ít ảnh hưởng đến cảm nhận 

của mắt cũng như ảnh chứa. Để đạt được điều này, 
chúng ta xem xét các tính chất của hệ thống mắt 
người HVS (Human Visual System) đối với ảnh trong 
quá trình nhúng và trích thủy vân [5, 7].

Thuật toán trích:

Ảnh gốc RGB → Lab

RGB → Lab

L (ảnh gốc)
Phân tích
sóng con

2 chiều mức n

Phân tích
sóng con

2 chiều mức n

Chọn bằng con

Chọn bằng con

Sắp xếp hệ 
số giảm dần

Kiểm 
chứng

Độ
mạnh
thủy 
vân

Trích 
thủy 
vân

ẩn (ảnh)

Sắp xếp hệ số theo 
chỉ số ảnh gốc

Sắp xếp vị trí
N hệ số ảnh

trích

L (ảnh đã 
thủy vân)

L (thủy vân trích)

Mật khẩu

Ảnh 
thủy vân

Bộ tạo số giả
ngẫu nhiên

Vectơ chỉ số
trích

Vectơ chỉ số
hoán vị

Hình 8:  sơ đồ quá trình trích thủy vân cho ảnh màu RGB

Thuật toán trích cần mặt nạ của ảnh gốc, tức là 
thủy vân bán mù và kích thước của ảnh thủy vân 
(thuộc bản quyền của chủ sở hữu) để đối chiếu với 
thủy vân được trích ra, như trình bày ở hình 8. Ảnh 
cần trích thủy vân và ảnh gốc được biến đổi tương 
tự như ở quá trình nhúng, đến khi lấy ra được băng 
con có chứa thủy vân và băng con tương ứng của 
ảnh gốc. Các hệ số của ảnh cần trích được sắp xếp 
lại theo chỉ số sắp xếp thứ tự giảm dần của ảnh gốc, 
điều này giúp giảm thiểu sự sai lệch về vị trí của các 
điểm ảnh gây ra.

Quá trình trích được thực hiện theo công thức 
(3) [2]:

Ctvt = (Cattv - Cag)/α                         (3)
với: Ctvt: hệ số của thủy vân trích; Cattv: hệ số sau 

biến đổi wavelet rời rạc của ảnh cần trích thủy vân.

Kết quả nghiên cứu
Chương trình MATLAB được sử dụng để xây 

dựng hệ thống thủy vân và kiểm nghiệm thuật toán 
[9]. Kết quả của thuật toán được đánh giá chủ quan 
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qua cảm nhận thị giác của người HVS và khách 
quan qua các đại lượng kỹ thuật: Mean Square 
Error (càng bé càng tốt); Peak Signal to Noise Ratio (PNSR ∈ [30,50], giá trị càng cao thì chất lượng hệ 
thống thủy vân càng tốt); Normalized Correlation 
(NC ∈ [-1,1], hệ thống thủy vân có chất lượng tốt khi 
NC xấp xỉ 1) [2, 5, 7, 8, 9]:
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Khảo sát các thông số của thuật toán

Việc khảo sát này nhằm tìm ra các thông số tối 
ưu thỏa mãn một cách hài hòa giữa ba yêu cầu: tính 
ẩn, tính bền vững và dung lượng thủy vân [2, 4].

Định dạng ảnh: hệ thống được thiết kế hỗ trợ cho 
các định dạng ảnh thông dụng trong việc lưu trữ 
và xử lý của máy ảnh và máy tính, bao gồm: PNG 
(.png), BITMAP (.bmp), JPEG (.jpg), TIFF (.tif) đều 
hỗ trợ 24bit màu RGB. Riêng định dạng GIF (.gif) 
chỉ hỗ trợ tối đa 8 bit màu, nên các tác giả kiến nghị 
việc nhúng trực tiếp thủy vân vào ảnh ở định dạng 
GIF mà không cần phải chuyển sang mô hình màu 
Lab để chọn thành phần độ chói L như thuật toán 
đã đề xuất.

Độ mạnh thủy vân α (Alpha):

Bảng 1: kết quả thay đổi giá trị của α

Giá trị α thích hợp với ảnh đã khảo sát: 
0,04 0,3α≤ ≤ . 

Bảng 2: kết quả thay đổi kích thước ảnh gốc

Giá trị α thích hợp với các ảnh đã khảo sát: α = 
0,05

Bảng 3: kết quả thay đổi kích thước ảnh thuỷ vân

Nhận xét: việc nhúng thủy vân cần thay đổi giá trị 
α phù hợp để cho giá trị PSNR của quá trình nhúng 
đạt xấp xỉ 50 dB, có như vậy mới đảm bảo được 
yêu cầu về tính ẩn của thủy vân sau khi nhúng, và 
khả năng xác minh của thủy vân trích phù hợp với 
HVS.

Họ wavelet (Wfilter): họ wavelet thích hợp với ảnh 
đã khảo sát: Haar, Db1, Bior1.1, Rbio1.1 (bảng 4).

Bảng 4: kết quả khảo sát họ wavelet

Băng tần (Subband): cả bốn băng tần nhúng của 
ảnh đã khảo sát đều thích hợp, tuy nhiên chọn băng 
tần D cho kết quả phù hợp với tiêu chuẩn HVS nhất 
(bảng 5).

Bảng 5: kết quả khảo sát băng tần
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Khảo sát ảnh bị tấn công

Để kiểm tra chất lượng của thuật toán, ta tiến 
hành khảo sát một số loại tấn công vào ảnh đã thủy 
vân, sau đó đánh giá thủy vân sau khi trích bằng 
phép đo độ méo dạng tương quan NC và xác minh 
bằng HVS [5, 7]. Thực hiện việc tấn công ảnh bằng 
phần mềm riêng biệt (phần mềm chỉnh sửa hình 
ảnh PhotoScape, High Quality Photo Resizer, Adobe 
Photoshop CS6), công cụ Paint Drawing trên hệ 
điều hành Window7.

Các tấn công thử nghiệm bao gồm: chiếu sáng 
ngược; cải thiện màu sắc; làm sắc nét; nhiễu; thủy 
vân chồng (nhúng ảnh gốc với hai thủy vân có kích 
thước khác nhau, rồi trích tìm lại thủy vân ban đầu); 
cắt ảnh; vẽ thêm chi tiết, chèn chữ; nén JPEG.

Bảng 6: kết quả khảo sát tấn công ảnh

Nhận xét: phương pháp thực sự hiệu quả với 
các tấn công ở mức độ thấp và nén JPEG. Đối với 
các phép biến đổi hình học, nền ảnh bị thay đổi rất 
lớn, tuy nhiên hệ thống vẫn trích ra được ảnh đã 
nhúng.

Kết luận
Từ việc nghiên cứu lý thuyết về kỹ thuật thủy vân 

ảnh số, các vấn đề liên quan đến xử lý ảnh số, phép 
biến đổi wavelet… nhóm tác giả đã đề xuất giải thuật 
nhúng và trích thủy vân cho ảnh màu RGB bằng 
phép biến đổi wavelet rời rạc đa phân giải. Hệ thống 
thủy vân đề xuất đã được khảo sát thực nghiệm và 
kết quả đạt được đã đảm bảo hài hòa ba yêu cầu 
cơ bản của hệ thống thủy vân: tính ẩn đối với mắt 
của người bình thường (tùy thuộc vào độ mạnh của 
thủy vân quyết định); tính bền vững của thủy vân 
trước các tấn công ảnh (hệ thống sử dụng khóa bảo 
mật, vì thế mặc dù biết được thuật toán thủy vân 
mà không có khóa thì kẻ tấn công cũng khó lòng 
trích được thủy vân chính xác. Ngoài ra, thuật toán 
trích cần mặt nạ của ảnh gốc và kích thước của ảnh 
thủy vân, điều này chỉ được biết chính xác từ chủ 
sở hữu); dung lượng của thủy vân được dùng (kích 
thước của ảnh và thủy vân phải phù hợp với nhau 

sao cho mức độ biến đổi wavelet nằm trong khoảng 
từ 3 đến 5).

Từ kết quả này ta cũng có thể phát triển thủy vân 
cho dữ liệu đa phương tiện như video bằng cách 
phân tích file video thành các khung hình (frames). 
Các khung hình này được chọn để nhúng thủy vân 
(tương tự như nhúng thủy vân cho ảnh). Sau khi 
thủy vân xong, ta tổng hợp lại các khung hình để 
tạo nên file video mới ?
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